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TOM TAT

Pé chon tao lua lai thich (rng v&i diéu kién sinh thai mét s6 tinh viing ntGi Péng Bac, nghién ciru
danh gia kha nang két hop (KNKH) chung cuia 4 dong bat duc TGMS: TG10, Peiai 64S, TG5,TG27 va 5
dong bé: R931, T15, TN 13, RC5, R171 da dwoc tién hanh. Cac dong bé me dwoc gieo cay va lai theo
cap trong vu mua 2006, con lai dwoe danh gia & vu xuan 2007. Thi nghiém danh gia KNKH bé tri khéi
ngau nhién hoan, ba Ian I3p lai, bon phan, theo ddi cac chi tiéu theo tiéu chuan nganh TCN 558-2002
vé Quy pham khao nghiém VCU va hé théng tiéu chuan danh gia cay lGa cia IRRI (2002). Két qua cho
thay dong TG10 va hai dong phuc hdi R391 va RC5 cé dic diém néng sinh hoc phu hep tao giéng lia
lai, ddng th&i c6 kha nang két hop rieng cao. Dong me TG10 cé gia tri KNKH riéng tinh trang sé
hat/bong cao nhét (8,62), dong b6 R391 cé gia tri KNKH riéng cao nhat (5,99). Hai t6 hop lai c6 gia tri
wu thé lai chudn dwong cao nhét la Pei ai 64S/R931 (31,16%) va TG10/R391 (28,12%) dong thoi co gia
tri wu thé lai trung binh va wu thé lai thwc cao. Nén str dung dong me TG10 dé chon tao giéng lGa wu
thé lai thich (rng vé&i viing nii Déng Bac.

Tir khéa: Dong TGMS, dong bé R, hai dong, kha ning két hop, lua lai.

SUMMARY

The general combining ability of TGMS lines and R lines is evaluated in order to develop two-line
hybrid rice varieties that adapt to Northeast Mountainous areas of Viet Nam. The four indica thermo
sensitive genic male sterile (TGMS) lines as female parents are TG10, Peiai 64S, TG5, TG27 and 5
restorers lines as male parents are R931, T15, TN 13, RC5, R171. The female and male lines were
used to produce 20 F; hybrids by diallel cross to evaluate the combining ability and standard
heterosis of yield and agronomic traits. The female and male lines were evaluated and paired crossed
during summer season 2006. The 30 entries (9 parents, 20 crosses and Viet Lai 20 as check) were
grown in a randomized complete block design with three replications at Thai Nguyen University.
TG10 and Peiai64S were the best general combiner among sterile lines. The two R lines, R391 and
RC5 have best general combining ability and acceptable agronomic traits. The higher GCA parents
exhibited stronger standard heterosis in hybrids are Peiai 64S/R931 (31.16%) and TG10/R391
(28.12%). The TG10 line needs further research to develop two-lines hybrid rice varieties adaptable to
Northeast Mountainous areas of Viet Nam.

Key words : Combining ability, hybrid rice, R line, TGMS line, two-line.

1. DAT VAN DE

Chon tao giéng ldia lai hai dong trong
nhiing nam gan day ¢ Viét Nam da thu dudgc
nhiing thanh céng dang khich 1&, gép phan
phat trién va mé rong dién tich san xudt lua
lai 6 Viét Nam. Dién tich san xuit lua lai
nidm 1991 khoang 100 ha dén nim 2007 da

phat trién mé rong nhanh chéng dat khoang
600.000 ha. Tuy nhién, giéng lia lai va san
xudt hat lai trong nuéc méi chi dap ting
khodng 25% dién tich. Chinh vi thé& nghién
ctiu chon tao giong lda lai méi thich tng véi
cac diéu kién sinh thai khac nhau 14 mot doi
hdi cap thiét ctia san xuat lda lai hién nay.
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DPanh gia kha ndng két hop ctia mot sé dong bd me phuc vu chon lGa lai hai dong tai Thai Nguyén

Mot trong nhiing bude quan trong trong
qua trinh chon tao giong lia uu thé lai la
buéc danh gia kha nang két hop caa cac dong
b me. Theo Virmani va cs. (2003), danh gia
kha nang két hop caa cac dong bd me 12 cuc
ky hitu ich trong chuong trinh tao giéng uu
thé lai, dic biét khi c6 nhiéu dong b me, qua
danh gia dé chon dong bd me c¢6 kha ning tao
uu thé lai. Phuong phap lai tester cua
Kemothorne (1957) duge st dung phd bién
nh4t cho muc dich nay (Virmani va cs., 2003).
0 Viét Nam, nhiing nghién ctiu cia Nguyén
Thi Tram & cs. (2006); Tran Van Quang & cs.
(2005); Vit Van Liét & cs. (2009), v.v... danh
gia kha nang két hgp trong chon tao gidng lia
lai d& dua ra dugdc nhiéu gidng lia lai méi.

Thai Nguyén 14 mot tinh thudc viing nudi
phia Béc nuéc ta dude Bo Néng nghiép &
PTNT danh gi4 c6 tiém nang phat trién lda.
Nghién ctiu nay da tién hanh chon loc mot sé
dong me TGMS va dong b6 R dé st dung
chon tao lda lai hai dong. Nghién ctu da
danh gia kha niang két hop cua cac dong bd
me mdéi chon loc trong diéu kién sinh thai
tinh Thai Nguyén 1am co s& phat trién giong
lda lai hé hai dong thich ting trong diéu kién
mot s6 tinh mién ndi Pong Béc.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU
2.1. Vat lidu

Dong me bat duc duc di truyén nhan
man cam véi nhiét d6 (TGMS) nhap noi ti
Trung Qudc: Peiai 64S, TG5, TG10 va TG27.
Dong bd dude chon tao trong nuée: R931,
T15, TN13 va RC5. Céc t6 hop lai 1a 20 t6
hop lai dudc lai tao tit cAc dong bd me trén
va giéng d6i chiing Viét lai 20.
2.2. Thoi gian va dia diém

Thi nghiém dugc tién hanh tai tinh Thai
Nguyén trong 2 théi vu: vu muia 2006 danh
gia dac diém noéng sinh hoc cac dong bs me
va lai tao; vu xuan 2007 danh gia kha ning
két hop cac dong b6 me va t6 hop lai.

2.3. Phuong phap nghién ctru

Cac dong b6 me dugc tién hanh lai tester
theo md hinh cia Kemothorne (1957). Céac
dong bd me dudc gieo thanh ting cip, dong bo
cua mdi cap lai duge gieo lam ba dot va bo tri

908

trd trung khép véi dong me. Méi cép bd me
gieo trong 180-200 ca thé, khi lda trd 14y 6-10
cdy dong me dem trong vao dong b trd trung
khép va duge cach ly bang nilon, tién hanh
thu phan bé sung trong sudt thsi gian hoa né.

Thi nghiém danh gia kha ning két hop
duge b tri kiéu khéi ngdu nhién hoan toan
(RCBD), dién tich 6 thi nghiém 5 m? nhic
lai ba 1an. Thoi vu gieo ma tit ngay 28 thang
1 nam 2007, cdy trén dat cat bac mau tai
Thai Nguyén.

Phuong phap 14y mau va danh gia cac
chi tiéu theo doi theo TCN 558-2002 cua Bo
Néng nghiép & PTNT vé Quy pham khio
nghiém VCU va hé théng tiéu chudn danh
gia cay lua cua IRRI (2002).

Phan tich két qua thi nghiém trén
chuong trinh IRRISTAT 4.0 va Office Excel
2003. Phan tich kha nang két hop cia mot s6
tinh trang s6 lugng theo phuong phap phan
tich kha néng két hop lda lai caa IRRI (2003).

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Pic diém nong sinh hoc, nang suat

cac dong b6 me va t6 hop lai (THL)

Két qua danh gia mot so tinh trang nong
sinh hoc ctia b6 me va THL vé thai gian sinh
trudng, chiéu cao cay, s6 la, s6 nhanh va
chiéu dai 14 dong dé nhan biét nhiing biéu
hién kiéu hinh cta b8 me va THL. Thoi gian
sinh trudng ti gieo dén trd cac dong bat duc
giao tit 84 dén 89 ngay, dong phuc hoi ti 105
dén 112 ngay, tuong tu cac dong phuc hoi
trién vong cta Nguyén Van Hoan va cs.
(2006). Thoi gian sinh trudng cua cac THL dai
hon cac dong me, nhung ngin hon cac dong
bd ti 5 - 7 ngay. Nhin chung, cac THL c6 thai
gian sinh trudng trong vu xuin ti 130 dén
138 ngay, tuong tu nhu cac THL lai trién
vong va da phd bién ra san xudt cia Nguyén
Thi Tram va cs. (2006). Cac THL thudc nhém
ngin ngay phu hop cho canh tac ¢ viing nui
Pong Béc bo. Chiéu cao cay, s6 1a than chinh,
kha n#ng dé nhanh déu tuong duong gidng
déi chiing va thudc loai hinh thAm canh. Hau
hét cac THL déu c6 kha niang dé nhanh khde
ti 9 - 10,26 nhanh va c6 chiéu dai 1a dong dai
hon déi chiing, trong d6 c¢6 5 THL chiéu dai 14
dong c6 kich thudc trén 30 cm (Bang 1).
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Bang 1. Mot s6 diac diém nong sinh hoc ctia cac dong bé me
va t6 hop lai vu xuan 2007

Thor ) Thoi gian Thoi gian Chiéu cao ) ) Chiéu dai
tw B6 me va THL sinh trwédng gieo-tro cay S6 nhanh Sola la dong
i (ngay) (ngay) (cm) (cm)
1 TG10 115 88 105,5 9,5 13,6 26,9
2 Peiai 112 84 94,4 9,2 13,7 25,3
3 TG27 115 88 95,4 10,8 13,8 29,4
4 TG5 117 89 105,9 7,7 13,9 30,9
5 R931 140 110 118,5 7,7 15,3 28,4
6 T15 142 112 119,3 7,2 15,4 29,7
7 TN13 135 105 1334 7.4 14,7 32,3
8 RC5 136 106 103,3 6,9 15,8 32,9
9 R171 135 105 112,4 7,2 15,1 30,6
10 TG10/R931 130 100 106,7 8,0 14,9 30,5
11 TG10/T15 135 105 113,8 7,7 15,0 32,1
12 TG10/TN13 135 105 120,3 8,9 14,3 29,0
13 TG10/RC5 136 106 114,1 7,6 15,0 32,3
14  TG10/R171 136 106 116,9 9,0 14,1 30,7
15 Pei ai 64S/R931 135 105 120,3 9,1 14,5 26,5
16 Pei ai 64S/T15 135 105 115,3 8,8 14,4 25,5
17 Pei i 64S/RC5 132 102 113,3 8,0 14,2 26,3
18 Pei ai 64S/TN13 135 105 122,2 9,3 15,3 26,2
19 Pei &i 64SR171 135 105 105,7 8,5 15,2 30,8
20 TG27/R931 136 106 113,7 10,3 15,1 28,7
21 TG27/T15 132 102 114,4 9,9 14,2 25,5
22  TG27/TN13 135 105 110,8 8,5 14,8 26,7
23  TG27/RC5 135 105 115,2 9,2 14,9 32,3
24  TG27/R171 135 105 110,4 8,4 14,0 29,5
25  TG5/R931 138 108 114,3 9,7 14,8 314
26 TG5/T15 135 105 114,9 9,0 14,9 32,8
27  TG5/RC5 137 107 118,7 8,1 15,0 30,7
28  TG5/TN13 136 106 121,0 7,6 14,6 30,6
29 TG5/R171 135 105 115,7 8,3 14,7 29,6
30  ViétlLai20 128 98 117,9 7,8 14,6 19,2

C6 3 t6 hop lai c6 ning suét cao hon d6i
chting 6 do tin cay 95% d6 la: t6 hop
TG10/R931 dat 9,08 tan/ha, TG10/RC5 dat
8,94 tadn/ha va Pei ai 64S/R931 dat 9,30
tan/ha. Trong cic yéu td tao thanh ning
suét, dong me TG10 c6 ty 1é hat chic thép
nhat (28,3%) so véi cac dong bat duc, nhung
c6 s hat/bong (114,6) cao hon cac dong bat
duc 6 mic do tin cay 95%. Khéi lugng 1000
hat ctia Pei ai 64S (18,50 g) thap nhat, dong
TG10 va TG5 c6 khoi lugng hat tuong duong
nhau (Bang 2).

Dong me Pei 4i 64S c6 cac yéu t6 tao
thanh ning sudt va ning suit ¢ mic cao va
kha can bang gitia cac tinh trang nay, dic
biét ty 1& hat chic cao hon dong TG10. Hai
dong bd R931 va RCH cb cac chi tiéu: s6
bong/khém, s6 hat/bong va s6 hat chic/bong
cao hon cac dong bé con lai. Két qua nay gitp
cho dong R931 va RC5 c6 nhiéu phén dé cung
cép cho dong me trong san xuat hat lai.

Trong céc t6 hop lai nghién ctu c¢6 3 t6 hop

lai c6 nang sudt cao hon giéng do6i chiing &
mtc d6 tin cay 95%, con lai 17 t8 hop lai c6
ning sudt tuong duong véi giong Viét lai 20.
Cộc t6 hop lai ¢6 nang suột hon Viột lai 20
la: Pei ai 64s/R931, TG10/R931 va
TG10/RC5, trong d6 t6 hop lai Pei ai
64S/R931 c¢6 ning suit cao nhat 9,30 tdn/ha,
cao hon d6i1 chiing Viét lai 20 1a 2,21 tan/ha.

Phan tich tuong quan mét tinh trang
lién quan nang suét cua 20 t6 hop lai, két
qua cho thay ning suit c6 tuong quan chit
v6i chi tiéu s hat/béng (r=0,83) 6 mtc tin
cdy 99% va tuong quan trung binh véi cac
tinh trang ty 1é hat chic (r=0,62); gié cap 1
(r=0,51) va gié cap 2 (r=0,53). So sanh gia tri
hé s6 tuong quan ly thuyét (r bang) 0,56, ta
th&Y T i > T pane DU VAy néng sudt cac to
hgp lda lai hai dong ¢6 tuong quan chat vội
tinh trang s6 hat/bong ¢ dd tin cay 99%. Do
vay muén THL c6 niang suit cao, nén chon
dong bé me c6 KNKH cao vé tinh trang s6
hat/béng (Bang 3).
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Danh gia kha nang két hop ctia mét sé dong bd me phuc vu chon lda lai hai dong tai Thai Nguyén

Bang 2. Ning suit va yéu t6 cAu thanh ning suit ciia dong bé me

va con lai vu xuan 2007

T B& me va THL Sébong/khom  Sé hatbong Y @ ('?,Z; chdc  Khéi '”‘-“(‘g)moo hat Né(’t‘ﬁl :;Jét
1 TG0 9,6 114.6 28,3 22,30 2,27*
2 Peiai 64S 9,2 99,3 39,0 18,50 2,12*
3 TG27 10,8 95,8 51,3 21,40 3,74*
4 TGS 7.7 106,8 55,0 22,34 3,27*
5  R931 7.7 156,7 97,2 21,60 6,16ns
6 Ti5 7.2 144,7 90,1 23,43 7,30ns
7 TN13 7.4 144,0 93,4 20,56 6,77ns
8 RC5 7.9 153,1 91,8 29,79 6,46ns
9 RIT1 7.2 136,9 70,9 22,76 5,33*
10 TG10/R931 8,8 136,5 88,1 24,78 9,08*
1 TGI0T15 7.7 135,9 89,8 27,26 8,48ns
12 TG10/TN13 9,0 134,4 89,3 24,00 8,58ns
13 TG10/RC5 7.6 135,9 87,7 29,61 8,04*
14 TGIOR171 9,0 116,3 884 26,71 8,22ns
15 Pei & 64S/R931 9,1 143,2 87,5 24,45 9,30*
16 Pei & 64S/T15 8,8 121,0 87,6 22,57 6,99ns
17 Pei & 64S/RC5 8,1 128,4 88,4 24,08 7,35ns
18 Pei &i 64S/TN13 9,3 1238 86,0 18,20 5,99ns
19 Peiai 64SR171 8,5 11,7 85,3 23,72 6,37ns
20 TG27/R931 10,3 127.1 88,3 21,68 8,30ns
21 TG27/T15 9,9 1143 86,5 23,34 7,62ns
22 TG27/TN13 8,5 116,3 89,2 23,10 6,81ns
23 TG27/RC5 9,2 110,0 86,8 22,49 6,60ns
24 TG27RITA 8,4 109,7 86,1 23,59 6,21ns
25  TG5/R931 9,7 100,8 85,3 20,67 6,23ns
26  TG5/T15 9,0 113,9 87,6 23,52 7,03ns
27 TGS5/RC5 8,1 129,7 86,8 26,53 8,01ns
28 TG5/TN13 7.6 135.,6 88,6 26,20 7,97ns
29 TG5R171 8,4 10,6 86,7 25,47 6,75ns
30 VietLai20 7.8 126.,6 87,6 24,47 7,09
CV% 11,9 7.5 35 10,5 9,40
LSD 005 1,64 10,49 4,68 4,04 1,57
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Bang 3. Méi tuong quan mét sé tinh trang s6 lugng va nang suit cac to hop lai

Tyle

Tinhtrang  Nangsuat Sbé hat/béng chie Daibong Sbgiéchp1 Sbgiécdp Caocay Sb bong/cay
Nang suét 1,00
Sé hat/béng 0,83 1,00
Ty lé chéc 0,62 0,58 1,00
Dai béng 0,14 0,04 0,12 1,00
Sé gié cép 1 0,51 0,58 0,21 0,03 1,00
Ségiéchp2 0,53 0,82 0,41 0,17 0,18 1,00
Cao cay 0,32 0,43 0,31 0,35 -0,06 0,66 1,00
Sé bdng/cay -0,15 -0,33 -0,30 -0,37 -0,47 -0,23 0,07 1,00

3.2. Biéu hién sau bénh hai ctia cac dong

b6 me va THL

Panh gia mtc do biéu hién sau bénh hai
cac dong b6 me va con lai trong vu xuin
2007 cho thay cac dong bé me va THL déu &
mtc bi hai nhe tit diém 1 dén diém 3 theo
thang diém caa IRRI (2002) (Bang 4). Dic
biét ray nau, két qua theo déi trén déng
rudng cac dong b6 me va t6 hop lai biéu hién
nhe (diém 1).

3.3. Kha nang két hgp chung va riéng cua

cac dong b6 me va THL

Két qua phan tich kha ning két hdp
cta cac dong bd me vé mot so tinh trang: s6
hat/béng, khoi lugng 1000 hat va ning suit
thu dudc trinh bay tai bang 3. Dong TG10
c6 gia tri kha ning két hop chung 16n hon
cac dong bat duc con lai & tat cad cac tinh
trang nghién ctu, riéng tinh trang s6
hat/béng cé gia tri két hgp chung cao nhat
(0,62) 6 dd tin cay 95%. Dong Pei ai 64S c6
gia tri kha ning ké&t hgp duong vé sb
hat/béng, con cac tinh trang khac thi 4m.
Dong TG27 c6 gia tri Am cd ba tinh trang
danh gia, thdp nhit 6 tinh trang so
hat/b6éng c6 gia tri la -7,67. Dong me TG5
chi c6 tinh trang khoi lugng 1000 hat c6 gia
tri duong 6 mtic thdp, cac tinh trang con lai
c6 gia tri kha ning két hop chung am.

Két qua nghién cttu kha néng két hop c6
gia tri cho lua chon dong bé me va t6 hop lai
dé chon tao gidng lia lai va dic biét st dung
khai thac cac dong me. Béi vi trong chon tao
giong lda lai, viéc tao dong me bat duc khé
khan hon nhiéu so véi viéc chon tao dong bé.
Trong 4 dong me dugc danh gia kha ning
két hgp chung, chiing t6i dé xuat si dung
dong me TG10 dé lai tht véi cac dong bo
khéac niia dé tim kiém t6 hop lda lai hai dong
méi. Dong TG10 cé gia tri kha nang két hop
chung duong va mitic cao vé tinh trang s6 hat
trén bong (8,62), khéi lugng 1000 hat (2,39)
va ning suat (1,24) phu hgp dua vao chon
giong lda uu thé lai. K&t luan nay phu hop
v6i két qua nghién ctu cia Tran Van Quang
va cs. (2005).

D61 véi cac dong bé, ude ludng kha ning
két hop chung s6 hat/bong cho thdy: dong
R931 c6 gia tri cao nhat (5,99) 6 do tin cay
95%, ngugc lai dong R171 cé gia tri két hop
chung Am nhd nhat (-11,34) véi do tin cay
95%. Cac dong bd con lai: T15, TN13, RC5
gia tri uéc lugng kha nang t6 hop chung sai
khac khéng c6 ¥ nghia 6 d6 tin cay 95%.

Gia tri uéc lugng kha ning két hop
chung, riéng ctia cic dong bd me lia lai va sai
khac nhé nhat c6 ¥ nghia vé s6 hat/bong, khoi
lugng hat va n#ing sudt da dudc xac dinh
trén co sd s6 liéu vu xuan 2007 (Bang 5).
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DPanh gia kha ndng két hop ctia mot sé dong bd me phuc vu chon lGa lai hai dong tai Thai Nguyén

Bang 4. Miic 46 nhiém biéu hién sau bénh cta cac dong bé me
va THL vu xuin 2007 (diém)

TT B me va THL Bénh dao 6n Bénh kho van Sau duyc than Sau cubn & Ray nau
1 TG10 1 1 1 1 1
2 Peiai 64S 1 3 1 1 1
3 TG27 1 3 1 1 1
4 TG5 1 1 1 1 1
5 R931 1 1 1 1 1
6 T15 1 1 1 1 1
7 TN13 3 3 1 1 1
8 RC5 3 3 1 1 1
9 R171 3 3 1 1 1
10 TG10/R931 1 1 1 1 1
11 TG10/T15 1 3 1 1 1
12 TG10/TN13 1 3 1 1 1
13 TG10/RC5 1 1 1 1 1
14  TG10/R171 1 3 1 1 1
15  Pei ai 64S/R931 1 3 1 1 1
16  Pei di 64S/T15 1 1 1 1 1
17  Pei ai 64S/RC5 1 3 3 3 1
18 Pei di 64S/TN13 1 1 1 1 1
19 Pei i 64SR171 1 1 1 1 1

20 TG27/R931 3 1 1 1 1
21 TG27/T15 3 1 1 1 1
22  TG27/TN13 1 1 1 3 1
23 TG27/RC5 1 1 1 1 1
24  TG27/R171 3 1 1 1 1

25 TG5/R931 3 1 3 1 1
26 TG5/T15 3 1 1 1 1

27 TG5/RC5 3 1 1 1 1
28 TG5/TN13 1 3 1 1 1
29 TG5/R171 3 3 1 1 1
30 V.Lai20 1 3 1 1 1
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Bang 5. Kha ning két hgp dong bé me vé mot s6 tinh trang ning suat
va yéu t6 cau thanh ning suit

T Vat liéu Sé hat/béng Khéi lwong 1000 hat N&ng suét
Dong me
1 TG10 8,62* 2,39* 1,24 *
2 Peiai 64S 2,48 -1,48" -0,23™
3 TG27 -7,67* 1,25 -0,32™
4 TG5 -3,43™ 0,34" -0,70*
LSDo 05 4,77 0,19 0,50
Dong bb
1 R931 5,99* -1,19* 0,80
2 T15 -1,89™ 0,09™ -0,48™
3 TN13 4,05 0,34* 0,26™
4 RC5 3,19™ 0,04 -0,05™
5 R171 -11,34* 0,72 -0,54"™
LSDo 05 5,33 0,22 0,56

Bang 6. Kha ning két hop riéng cta cac t6 hop lai

Vat liéu R931 T15 TN13  RC5 R171
TG5 1,37 5,98 -1,42 0,90 -4,09
Peiai 64S 11,62 2,74 127 4,98 2,63
TG27 5,65 0,72 325  -8,67 5,54
TG10 -15,90* -3,96 504 12,74 1,18
LSDys = 10,66

Gia tri uéc lugng kha ning két hop riéng
vé tinh trang s6 hat/boéng cta cac t6 hop lai
(Bang 6) da cho théy t6 hop Pei ai 64S/R931
(11,62) va t6 hop TG10/RC5 (12,74) c6 gia tri
cao nhit ¢ d6 tin cay 95%, con td hop
TG10/R931 c6 gia tri thap nhat (-15,90).

Két qua uéc lugng nay ciing thiy phu
hop véi két qua ning sudt cac t6 hop lai 1a
t6 hop Peiai64S/R931 va TG10/RC5 c6 nang
sudt cao nhdt trong cac t6 hop lai (Bang 2).

Trong 20 THL c6 12 t8 hgp c6 gia tri uu

thé lai chudn vé ning suit duong mtc tit
3,62% dén 31,16% (Bang 7). Hai THL c6 gia
tri uu thé lai thuc vé ning suat duong cao
nhat 1a Pei ai 64S/R931 (31,16%) va
TG10/R391 (28,12%). Ca hai THL nay déu
c6 Hmp va Hb va Hs d6i véi tinh trang s6
hat/béng va khéi lugng 1000 hat va ning
suat ¢ miic cao. Nhiing dong bé me c6 kha
ning két hop cao ciing cho gia tri vu thé lai
chuén cao, diéu nay phu hop véi nghién ctu
cua Kotb Abd EL-Hamid va cs. (2001).
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Bang 7. Gia tri vu thé& lai vé ning suit va y&u t6 tao thanh ning suat
ctua cac THL vu xuan 2007

Gia tri wu thé lai (%)

T T6 hop lai S6 hat/béng Khéi lwgng 1000 hat Nang suat
Hoo  Hop He Hoo  Hop He Himp Hop He

1 TG10/R931 13,08 7,68 7,79 12,92 11,14 1,29 115,41 47 44 28,12
2 TG10/T15 4,77 -6,11 7,30 19,23 16,36 11,41 77,19 16,17 19,65
3 TG10/TN13 3,91 -6,69 6,15 11,99 7,62 -1,92 89,81 26,78 21,03
4 TG10/RC5 24,79 18,52 7,31 13,68 -0,61 20,99 104,79 38,43 26,12
5 TG10/R171 -7,49  -15,02 -8,11 18,57 17,37 9,16 116,35 54,33 15,97
6 Pei ai 64S/R931 26,72 13,02 13,13 21,94 13,20 -0,09 124,64 50,94 31,16
7 Pei ai 64S/T15 -0,84 -16,38 -4,44 7,65 -3,67 -7,78 48,28 -4,35 -1,48
8 Pei ai 64S/RC5 552 -10,86 1,42 23,28 17,11 -1,60 65,33 8,54 3,62
9 Pei i 64S/TN13 22,34 20,10 -2,19  -24,62 -38,90 -25,62 39,64 -7,28 -15,52
10 Pei ai 64SR171 -5,47 -18,44  -11,81 14,96 4,21 -3,08 71,07 19,55 -10,17
11 TG27/R931 14,27 0,30 0,40 0,86 0,40 -11,39 67,64 34,67 17,03
12 TG27/T15 -4,.92  -21,00 -9,72 4,15 -0,36 -4,60 37,93 4,26 7,39
13 TG27/TN13 -3,01  -19,27 -8,16 10,10 7,94 -5,60 29,54 0,54 -4,02
14 TG27/RC5 10,63 6,68 -13,12 -12,15 -24,52 -8,11 29,48 2,20 -6,88
15  TG27/R171 -5,71  -19,88  -13,37 6,86 3,67 -3,58 36,96 16,53 -12,44
16 TG5/R931 -5,96  -24,11 -13,27 -5,92 -7,48 -15,54 32,08 1,08 -12,16
17  TG5/T15 -9,45 -20,95 -10,06 2,80 0,42 -3,86 32,93 -3,78 -0,90
18 TG5/RC5 3,41 21,43 2,45 23,69 18,77 8,43 59,60 18,35 12,98
19 TG5/TN13 29,23 -0,92 7,14 0,52 -12,05 7,07 63,82 23,36 12,40
20 TG5/R171 -10,10 -19,72  -13,47 12,97 11,93 4,10 57,05 26,71 -4,79

4. KET LUAN VA DE NGHI

Thoi gian sinh trudng ti gieo dén trd &
vu xuin cac dong me TGMS (84 - 89 ngay)
ngin hon cac dong bé (105 - 112 ngay) tit 20
- 27 ngay. Thai gian sinh trudng cac THL vu
mua dai hon cidc dong me nhung ngin hon
cac dong bd tit 5 - 7 ngay. Mic do biéu hién
sau bénh hai trén dong bat duc duc ngoai
déng rudng biéu hién miic d6 thap.

Nghién ctiu méi tuong quan gifia ning
suét v6i tinh trang s6 hat/bong, ty 1& chéc,
dai bong, sb gié cap 1, sb gié cip 2, cao cay
va s6 béng/cay clia cac t6 hop lai hai dong thi
ning suét td hgp lai c6 tuong quan chat chi
tiéu s6 hat/béng (r=0,83), tuong quan trung
binh chi tiéu sb gié cap 1 (r=0,51) va gié cap
2 (r=0,53) § dd tin cay 95%.

Dong me TG10 c6 kha ning két hop chung
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cao 6 cac tinh trang s6 hat/bong, khéi luong
1000 hat va nang suit so véi cac dong me Pei
ai 64S, TG5 va TG27, cao nhat chi tiéu s6
hat/béng cé gia tri kha ning két hop chung la
0,62. Trong cac dong bd thi dong R391 kha
ning két hgp chung tinh trang s6 hat/bong
cao nhét (5,99) & d6 tin cay 95%. C6 hai t6 hgp
lai c6 kha ning két hop riéng tinh trang s6
hat/béng cao nhat ¢ do tin cay 95 dé 1a Pei i
64S/R931 (11,62) va TG10/RC5 (12,74).

Panh gia uu thé lai trung binh, uu thé
lai thuc va uvu thé lai chuédn cho thdy c6 hai
THL c6 gia tri vu thé lai thuc vé nang suit
cao nhat 1a Pei ai 64S/R931 (31,16%) va
TG10/R391 (28,12%). Nhiing THL c¢6 gia tri
uu thé lai duong cao véi cd Hm, Hb va Hs vé
s6 hat/bong, khéi lugng 1000 hat ciing cho
gia tri uu thé lai cao vé ning suit.
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TÓM TẮT


Để chọn tạo lúa lai thích ứng với điều kiện sinh thái một số tỉnh vùng núi Đông Bắc, nghiên cứu đánh giá khả năng kết hợp (KNKH) chung của 4 dòng bất dục TGMS: TG10, Peiai 64S, TG5,TG27 và 5 dòng bố: R931, T15, TN 13, RC5, R171 đã được tiến hành. Các dòng bố mẹ được gieo cấy và lai theo cặp trong vụ mùa 2006, con lai được đánh giá ở vụ xuân 2007. Thí nghiệm đánh giá KNKH bố trí khối ngẫu nhiên hoàn, ba lần lặp lại, bón phân, theo dõi các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn ngành TCN 558-2002 về Quy phạm khảo nghiệm VCU và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa của IRRI (2002). Kết quả cho thấy dòng TG10 và hai dòng phục hồi R391 và RC5 có đặc điểm nông sinh học phù hợp tạo giống lúa lai, đồng thời có khả năng kết hợp riêng cao. Dòng mẹ TG10 có giá trị KNKH riêng tính trạng số hạt/bông cao nhất (8,62), dòng bố R391 có giá trị KNKH riêng cao nhất (5,99). Hai tổ hợp lai có giá trị ưu thế lai chuẩn dương cao nhất là Pei ải 64S/R931 (31,16%) và TG10/R391 (28,12%) đồng thời có giá trị ưu thế lai trung bình và ưu thế lai thực cao. Nên sử dụng dòng mẹ TG10 để chọn tạo giống lúa ưu thế lai thích ứng với vùng núi Đông Bắc.


Từ khóa: Dòng TGMS, dòng bố R, hai dòng, khả năng kết hợp, lúa lai. 


SUMMARY


The general combining ability of TGMS lines and R lines is evaluated in order to develop two-line hybrid rice varieties that adapt to Northeast Mountainous areas of Viet Nam. The four indica thermo sensitive genic male sterile (TGMS) lines as female parents are TG10, Peiai 64S, TG5, TG27 and 5 restorers lines as male parents are  R931, T15, TN 13, RC5, R171. The female and male lines  were used to produce 20 F1 hybrids by diallel cross to evaluate the combining ability and standard heterosis of yield and agronomic traits. The female and male lines were evaluated and paired crossed during summer season 2006. The 30 entries (9 parents, 20 crosses and Viet Lai 20 as check) were grown in a randomized complete block design with three replications at Thai Nguyen University.  TG10 and Peiai64S were the best general combiner among sterile lines. The two R lines, R391 and RC5  have best general combining ability and acceptable agronomic  traits. The higher GCA parents exhibited stronger standard heterosis in hybrids are Peiai 64S/R931 (31.16%)  and TG10/R391 (28.12%). The TG10 line needs further research to develop two-lines hybrid rice varieties adaptable to Northeast Mountainous areas of Viet Nam.


Key words : Combining ability, hybrid rice, R line, TGMS line, two-line. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Chọn tạo giống lúa lai hai dòng trong những năm gần đây ở Việt Nam đã thu được những thành công đáng khích lệ, góp phần phát triển và mở rộng diện  tích sản xuất lúa lai ở Việt Nam. Diện tích sản xuất lúa lai năm 1991 khoảng 100 ha đến năm 2007 đã phát triển mở rộng nhanh chóng đạt khoảng 600.000 ha. Tuy nhiên, giống lúa lai và sản xuất hạt lai trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 25% diện tích. Chính vì thế nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai mới thích ứng với các điều kiện sinh thái khác nhau là một đòi hỏi cấp thiết của sản xuất lúa lai hiện nay.


Một trong những bước quan trọng trong quá trình chọn tạo giống lúa ưu thế lai là bước đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ. Theo Virmani và cs. (2003), đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ là cực kỳ hữu ích trong chương trình tạo giống ưu thế lai, đặc biệt khi có nhiều dòng bố mẹ, qua đánh giá để chọn dòng bố mẹ có khả năng tạo ưu thế lai. Phương pháp lai tester của Kemothorne (1957) được sử dụng phổ biến nhất cho mục đích này (Virmani và cs., 2003). ở Việt Nam, những nghiên cứu của Nguyễn Thị Trâm & cs. (2006); Trần Văn Quang & cs. (2005); Vũ Văn Liết & cs. (2009), v.v... đánh giá khả năng kết hợp trong chọn tạo giống lúa lai đã đưa ra được nhiều giống lúa lai mới.


Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc nước ta được Bộ Nông nghiệp & PTNT đánh giá có tiềm năng phát triển lúa. Nghiên cứu này đã tiến hành chọn lọc một số dòng mẹ TGMS và dòng bố R để sử dụng chọn tạo lúa lai hai dòng. Nghiên cứu đã đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ mới chọn lọc trong điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở phát triển giống lúa lai hệ hai dòng thích ứng trong điều kiện một số tỉnh miền núi Đông Bắc.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu 


Dòng mẹ bất dục đực di truyền nhân mẫn cảm với nhiệt độ (TGMS) nhập nội từ Trung Quốc: Peiải 64S, TG5, TG10 và TG27.  Dòng bố được chọn tạo trong nước: R931, T15, TN13 và RC5. Các tổ hợp lai là 20 tổ hợp lai được lai tạo từ các dòng bố mẹ trên và giống đối chứng Việt lai 20.

2.2. Thời gian và địa điểm


Thí nghiệm được tiến hành tại tỉnh Thái Nguyên trong 2 thời vụ: vụ mùa 2006 đánh giá đặc điểm nông sinh học các dòng bố mẹ và lai tạo; vụ xuân 2007 đánh giá khả năng kết hợp các dòng bố mẹ và tổ hợp lai. 


2.3. Phương pháp nghiên cứu

Các dòng bố mẹ được tiến hành lai tester theo mô hình của Kemothorne (1957). Các dòng bố mẹ được gieo thành từng cặp, dòng bố của mỗi cặp lai được gieo làm ba đợt và bố trí trỗ trùng khớp với dòng mẹ. Mỗi cặp bố mẹ gieo trồng 180-200 cá thể, khi lúa trỗ lấy 6-10 cây dòng mẹ đem trồng vào dòng bố trỗ trùng khớp và được cách ly bằng nilon, tiến hành thụ phấn bổ sung trong suốt thời gian hoa nở. 


Thí nghiệm đánh giá khả năng kết hợp được bố trí kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCBD), diện tích ô thí nghiệm 5 m2, nhắc lại ba lần. Thời vụ gieo mạ từ ngày 28 tháng 1 năm 2007, cấy trên đất cát bạc màu tại Thái Nguyên.

Phương pháp lấy mẫu và đánh giá các chỉ tiêu theo dõi theo TCN 558-2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về Quy phạm khảo nghiệm VCU và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa của IRRI (2002).

Phân tích kết quả thí nghiệm trên chương trình IRRISTAT 4.0 và Office Excel 2003. Phân tích khả năng kết hợp của một số tính trạng số lượng theo phương pháp phân tích khả năng kết hợp lúa lai của IRRI (2003).


3. Kết quả và thảo luận


3.1. Đặc điểm nông sinh học, năng suất
       các dòng bố mẹ và tổ hợp lai (THL)


Kết quả đánh giá một số tính trạng nông sinh học của bố mẹ và THL về thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, số lá, số nhánh và chiều dài lá đòng để nhận biết những biểu hiện kiểu hình của bố mẹ và THL. Thời gian sinh trưởng từ gieo đến trỗ các dòng bất dục giao từ 84 đến 89 ngày, dòng phục hồi từ 105 đến 112 ngày, tương tự các dòng phục hồi triển vọng của Nguyễn Văn Hoan và cs. (2006). Thời gian sinh trưởng của các THL dài hơn các dòng mẹ, nhưng ngắn hơn các dòng bố từ 5 - 7 ngày. Nhìn chung, các THL có thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 130 đến 138 ngày, tương tự như các THL lai triển vọng và đã phổ biến ra sản xuất của Nguyễn Thị Trâm và cs. (2006). Các THL  thuộc nhóm ngắn ngày phù hợp cho canh tác ở vùng núi Đông Bắc bộ. Chiều cao cây, số lá thân chính, khả năng đẻ nhánh đều tương đương giống đối chứng và thuộc loại hình thâm canh. Hầu hết các THL đều có khả năng đẻ nhánh khỏe từ 9 - 10,26 nhánh và có chiều dài lá đòng dài hơn đối chứng, trong đó có 5 THL chiều dài lá đòng có kích thước trên 30 cm (Bảng 1).


Bảng 1. Một số đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ
và tổ hợp lai vụ xuân 2007 


		Thứ tự

		Bố mẹ  và THL

		Thời gian
sinh trưởng
(ngày)

		Thời gian
gieo-trỗ
(ngày)

		Chiều cao cây
(cm)

		Số nhánh

		Số lá

		Chiều dài lá đòng
(cm)



		1

		TG10

		115

		88

		105,5

		9,5

		13,6

		26,9



		2

		Peiai

		112

		84

		94,4

		9,2

		13,7

		25,3



		3

		TG27

		115

		88

		95,4

		10,8

		13,8

		29,4



		4

		TG5

		117

		89

		105,9

		7,7

		13,9

		30,9



		5

		R931

		140

		110

		118,5

		7,7

		15,3

		28,4



		6

		T15

		142

		112

		119,3

		7,2

		15,4

		29,7



		7

		TN13

		135

		105

		133,4

		7,4

		14,7

		32,3



		8

		RC5

		136

		106

		103,3

		6,9

		15,8

		32,9



		9

		R171

		135

		105

		112,4

		7,2

		15,1

		30,6



		10

		TG10/R931

		130

		100

		106,7

		8,0

		14,9

		30,5



		11

		TG10/T15

		135

		105

		113,8

		7,7

		15,0

		32,1



		12

		TG10/TN13

		135

		105

		120,3

		8,9

		14,3

		29,0



		13

		TG10/RC5

		136

		106

		114,1

		7,6

		15,0

		32,3



		14

		TG10/R171

		136

		106

		116,9

		9,0

		14,1

		30,7



		15

		Pei ải 64S/R931

		135

		105

		120,3

		9,1

		14,5

		26,5



		16

		Pei ải 64S/T15

		135

		105

		115,3

		8,8

		14,4

		25,5



		17

		Pei ải 64S/RC5

		132

		102

		113,3

		8,0

		14,2

		26,3



		18

		Pei ải 64S/TN13

		135

		105

		122,2

		9,3

		15,3

		26,2



		19

		Pei ải 64SR171

		135

		105

		105,7

		8,5

		15,2

		30,8



		20

		TG27/R931

		136

		106

		113,7

		10,3

		15,1

		28,7



		21

		TG27/T15

		132

		102

		114,4

		9,9

		14,2

		25,5



		22

		TG27/TN13

		135

		105

		110,8

		8,5

		14,8

		26,7



		23

		TG27/RC5

		135

		105

		115,2

		9,2

		14,9

		32,3



		24

		TG27/R171

		135

		105

		110,4

		8,4

		14,0

		29,5



		25

		TG5/R931

		138

		108

		114,3

		9,7

		14,8

		31,4



		26

		TG5/T15

		135

		105

		114,9

		9,0

		14,9

		32,8



		27

		TG5/RC5

		137

		107

		118,7

		8,1

		15,0

		30,7



		28

		TG5/TN13

		136

		106

		121,0

		7,6

		14,6

		30,6



		29

		TG5/R171

		135

		105

		115,7

		8,3

		14,7

		29,6



		30

		Việt Lai 20

		128

		98

		117,9

		7,8

		14,6

		19,2



		

		

		

		

		

		

		

		





Có 3 tổ hợp lai có năng suất cao hơn đối chứng ở độ tin cậy 95% đó là: tổ hợp TG10/R931 đạt 9,08 tấn/ha, TG10/RC5 đạt 8,94 tấn/ha và Pei ải 64S/R931 đạt 9,30 tấn/ha. Trong các yếu tố tạo thành năng suất, dòng mẹ TG10 có tỷ lệ hạt chắc thấp nhất (28,3%) so với các dòng bất đực, nhưng có số hạt/bông (114,6) cao hơn các dòng bất dục ở mức độ tin cậy 95%. Khối lượng 1000 hạt của Pei ải 64S (18,50 g) thấp nhất, dòng TG10 và TG5 có khối lượng hạt tương đương nhau (Bảng 2).


Dòng mẹ Pei ải 64S có các yếu tố tạo thành năng suất và năng suất ở mức cao và khá cân bằng giữa các tính trạng này, đặc biệt tỷ lệ hạt chắc cao hơn dòng TG10. Hai dòng bố R931 và RC5 có các chỉ tiêu: số bông/khóm, số hạt/bông và số hạt chắc/bông cao hơn các dòng bố còn lại. Kết quả này giúp cho dòng  R931 và RC5 có nhiều phấn để cung cấp cho dòng mẹ trong sản xuất hạt lai. 


Trong các tổ hợp lai nghiên cứu có 3 tổ hợp


lai có năng suất cao hơn giống đối chứng ở mức độ tin cậy 95%, còn lại 17 tổ hợp lai có năng suất tương đương với giống Việt lai 20. Các tổ hợp lai có năng suất hơn Việt lai 20 là: Pei ải 64s/R931, TG10/R931 và TG10/RC5, trong đó tổ hợp lai Pei ải 64S/R931 có năng suất cao nhất 9,30 tấn/ha, cao hơn đối chứng Việt lai 20 là 2,21 tấn/ha. 


Phân tích tương quan một tính trạng liên quan năng suất của 20 tổ hợp lai, kết quả cho thấy năng suất có tương quan chặt với chỉ tiêu số hạt/bông (r=0,83) ở mức tin cậy 99% và tương quan trung bình với các tính trạng tỷ lệ hạt chắc (r=0,62); gié cấp 1 (r=0,51) và gié cấp 2 (r=0,53). So sánh giá trị hệ số tương quan lý thuyết (r bảng) 0,56, ta thấy r tính > r bảng, như vậy năng suất các tổ hợp lúa lai hai dòng có tương quan chặt với tính trạng số hạt/bông ở độ tin cậy 99%. Do vậy muốn THL có năng suất cao, nên chọn dòng bố mẹ có KNKH cao về tính trạng số hạt/bông (Bảng 3).


Bảng 2. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của dòng bố mẹ
và con lai vụ xuân 2007 


		TT

		Bố mẹ và THL

		Số bông/khóm

		Số hạt/bông

		Tỷ lệ hạt chắc
(%)

		Khối lượng 1000 hạt
(g)

		Năng suất
(t/ha)



		1

		TG10

		9,6

		114,6

		28,3

		22,30

		2,27*



		2

		Peiai 64S

		9,2

		99,3

		39,0

		18,50

		2,12*



		3

		TG27

		10,8

		95,8

		51,3

		21,40

		3,74*



		4

		TG5

		7,7

		106,8

		55,0

		22,34

		3,27*



		5

		R931

		7,7

		156,7

		97,2

		21,60

		6,16ns



		6

		T15

		7,2

		144,7

		90,1

		23,43

		7,30ns



		7

		TN13

		7,4

		144,0

		93,4

		20,56

		6,77ns



		8

		RC5

		7,9

		153,1

		91,8

		29,79

		6,46ns



		9

		R171

		7,2

		136,9

		70,9

		22,76

		5,33*



		10

		TG10/R931

		8,8

		136,5

		88,1

		24,78

		9,08*



		11

		TG10/T15

		7,7

		135,9

		89,8

		27,26

		8,48ns



		12

		TG10/TN13

		9,0

		134,4

		89,3

		24,00

		8,58ns



		13

		TG10/RC5

		7,6

		135,9

		87,7

		29,61

		8,94*



		14

		TG10/R171

		9,0

		116,3

		88,4

		26,71

		8,22ns



		15

		Pei ải 64S/R931

		9,1

		143,2

		87,5

		24,45

		9,30*



		16

		Pei ải 64S/T15

		8,8

		121,0

		87,6

		22,57

		6,99ns



		17

		Pei ải 64S/RC5

		8,1

		128,4

		88,4

		24,08

		7,35ns



		18

		Pei ải 64S/TN13

		9,3

		123,8

		86,0

		18,20

		5,99ns



		19

		Pei ải 64SR171

		8,5

		111,7

		85,3

		23,72

		6,37ns



		20

		TG27/R931

		10,3

		127,1

		88,3

		21,68

		8,30ns



		21

		TG27/T15

		9,9

		114,3

		86,5

		23,34

		7,62ns



		22

		TG27/TN13

		8,5

		116,3

		89,2

		23,10

		6,81ns



		23

		TG27/RC5

		9,2

		110,0

		86,8

		22,49

		6,60ns



		24

		TG27/R171

		8,4

		109,7

		86,1

		23,59

		6,21ns



		25

		TG5/R931

		9,7

		109,8

		85,3

		20,67

		6,23ns



		26

		TG5/T15

		9,0

		113,9

		87,6

		23,52

		7,03ns



		27

		TG5/RC5

		8,1

		129,7

		86,8

		26,53

		8,01ns



		28

		TG5/TN13

		7,6

		135,6

		88,6

		26,20

		7,97ns



		29

		TG5/R171

		8,4

		109,6

		86,7

		25,47

		6,75ns



		30

		Việt Lai 20

		7,8

		126,6

		87,6

		24,47

		7,09



		

		CV%

		11,9

		7,5

		3,5

		10,5

		9,40



		

		LSD 0,05

		1,64

		10,49

		4,68

		4,04

		1,57





Bảng 3. Mối tương quan một số tính trạng số lượng và năng suất các tổ hợp lai


		Tính trạng

		Năng suất

		Số hạt/bông

		Tỷ lệ
chắc

		Dài bông

		Số gié cấp 1

		Số gié cấp

		Cao cây

		Số bông/cây



		Năng suất

		1,00

		

		

		

		

		

		

		



		Số hạt/bông

		0,83

		1,00

		

		

		

		

		

		



		Tỷ lệ chắc

		0,62

		0,58

		1,00

		

		

		

		

		



		Dài bông

		0,14

		0,04

		0,12

		1,00

		

		

		

		



		Số gié cấp 1

		0,51

		0,58

		0,21

		0,03

		1,00

		

		

		



		Số gié cấp 2

		0,53

		0,82

		0,41

		0,17

		0,18

		1,00

		

		



		Cao cây

		0,32

		0,43

		0,31

		0,35

		-0,06

		0,66

		1,00

		



		Số bông/cây

		-0,15

		-0,33

		-0,30

		-0,37

		-0,47

		-0,23

		0,07

		1,00



		

		

		

		

		

		

		

		

		





3.2. Biểu hiện sâu bệnh hại của các dòng
       bố mẹ và THL


Đánh giá mức độ biểu hiện sâu bệnh hại các dòng bố mẹ và con lai trong vụ xuân 2007 cho thấy các dòng bố mẹ và THL đều ở mức bị hại nhẹ từ điểm 1 đến điểm 3 theo thang điểm của IRRI (2002) (Bảng 4). Đặc biệt rầy nâu, kết quả theo dõi trên đồng ruộng các dòng bố mẹ và tổ hợp lai biểu hiện nhẹ (điểm 1).


3.3. Khả năng kết hợp chung và riêng của
        các dòng bố mẹ và THL


Kết quả phân tích khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ về một số tính trạng: số hạt/bông, khối lượng 1000 hạt và năng suất thu được trình bày tại bảng 3. Dòng TG10 có giá trị khả năng kết hợp chung lớn hơn các dòng bất dục còn lại ở tất cả các tính trạng nghiên cứu, riêng tính trạng số hạt/bông có giá trị kết hợp chung cao nhất (0,62) ở độ tin cậy 95%. Dòng Pei ải 64S có giá trị khả năng kết hợp dương về số hạt/bông, còn các tính trạng khác thì âm. Dòng TG27 có giá trị âm cả ba tính trạng đánh giá, thấp nhất ở tính trạng số hạt/bông có giá trị là -7,67. Dòng mẹ TG5 chỉ có tính trạng khối lượng 1000 hạt có giá trị dương ở mức thấp, các tính trạng còn lại có giá trị khả năng kết hợp chung âm.


Kết quả nghiên cứu khả năng kết hợp có giá trị cho lựa chọn dòng bố mẹ và tổ hợp lai đế chọn tạo giống lúa lai và đặc biệt sử dụng khai thác các dòng mẹ. Bởi vì trong chọn tạo giống lúa lai, việc tạo dòng mẹ bất dục khó khăn hơn nhiều so với việc chọn tạo dòng bố. Trong 4 dòng mẹ được đánh giá khả năng kết hợp chung, chúng tôi đề xuất sử dụng dòng mẹ TG10 để lai thử với các dòng bố khác nữa để tìm kiếm tổ hợp lúa lai hai dòng mới. Dòng TG10 có giá trị khả năng kết hợp chung dương và mức cao về tính trạng số hạt trên bông (8,62), khối lượng 1000 hạt (2,39) và năng suất (1,24) phù hợp đưa vào chọn giống lúa ưu thế lai. Kết luận này phù hợp với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Quang và cs. (2005).

Đối với các dòng bố, ước lượng khả năng kết hợp chung số hạt/bông cho thấy: dòng R931 có giá trị cao nhất (5,99) ở độ tin cậy 95%, ngược lại dòng R171 có giá trị kết hợp chung âm nhỏ nhất (-11,34) với độ tin cậy 95%. Các dòng bố còn lại: T15, TN13, RC5 giá trị ước lượng khả năng tổ hợp chung sai khác không có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%.


Giá trị ước lượng khả năng kết hợp chung, riêng của các dòng bố mẹ lúa lai và sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa về số hạt/bông, khối lượng hạt và năng suất đã được xác định trên cơ sở số liệu vụ xuân 2007 (Bảng 5).


Bảng 4. Mức độ nhiễm biểu hiện sâu bệnh của các dòng bố mẹ
và THL vụ xuân 2007 (điểm)


		TT

		Bố mẹ và THL

		Bệnh đạo ôn

		Bệnh khô vằn

		Sâu đục thân

		Sâu cuốn lá

		Rầy nâu



		1

		TG10

		1

		1

		1

		1

		1



		2

		Peiai 64S

		1

		3

		1

		1

		1



		3

		TG27

		1

		3

		1

		1

		1



		4

		TG5

		1

		1

		1

		1

		1



		5

		R931

		1

		1

		1

		1

		1



		6

		T15

		1

		1

		1

		1

		1



		7

		TN13

		3

		3

		1

		1

		1



		8

		RC5

		3

		3

		1

		1

		1



		9

		R171

		3

		3

		1

		1

		1



		10

		TG10/R931

		1

		1

		1

		1

		1



		11

		TG10/T15

		1

		3

		1

		1

		1



		12

		TG10/TN13

		1

		3

		1

		1

		1



		13

		TG10/RC5

		1

		1

		1

		1

		1



		14

		TG10/R171

		1

		3

		1

		1

		1



		15

		Pei ải 64S/R931

		1

		3

		1

		1

		1



		16

		Pei ải 64S/T15

		1

		1

		1

		1

		1



		17

		Pei ải 64S/RC5

		1

		3

		3

		3

		1



		18

		Pei ải 64S/TN13

		1

		1

		1

		1

		1



		19

		Pei ải 64SR171

		1

		1

		1

		1

		1



		20

		TG27/R931

		3

		1

		1

		1

		1



		21

		TG27/T15

		3

		1

		1

		1

		1



		22

		TG27/TN13

		1

		1

		1

		3

		1



		23

		TG27/RC5

		1

		1

		1

		1

		1



		24

		TG27/R171

		3

		1

		1

		1

		1



		25

		TG5/R931

		3

		1

		3

		1

		1



		26

		TG5/T15

		3

		1

		1

		1

		1



		27

		TG5/RC5

		3

		1

		1

		1

		1



		28

		TG5/TN13

		1

		3

		1

		1

		1



		29

		TG5/R171

		3

		3

		1

		1

		1



		30

		V.Lai 20

		1

		3

		1

		1

		1



		

		

		

		

		

		

		





Bảng 5. Khả năng kết hợp dòng bố mẹ về một số tính trạng năng suất
và yếu tố cấu thành năng suất


		TT

		Vật liệu

		Số hạt/bông

		Khối lượng 1000 hạt

		Năng suất



		Dòng mẹ



		1

		TG10

		8,62*

		2,39*

		1,24 *



		2

		Peiai 64S

		2,48ns

		-1,48 *

		-0,23 ns



		3

		TG27

		-7,67*

		-1,25 *

		-0,32 ns



		4

		TG5

		-3,43 ns

		0,34 *

		-0,70*



		

		LSD0,05

		4,77

		0,19

		0,50



		Dòng bố



		1

		R931

		5,99*

		-1,19*

		0,80



		2

		T15

		-1,89 ns

		0,09 ns

		-0,48 ns



		3

		TN13

		4,05 ns

		0,34*

		0,26 ns



		4

		RC5

		3,19 ns

		0,04 ns

		-0,05 ns



		5

		R171

		-11,34*

		0,72*

		-0,54 ns



		

		LSD0,05

		5,33

		0,22

		0,56



		

		

		

		

		





Bảng 6. Khả năng kết hợp riêng của các tổ hợp lai


		Vật liệu

		R931

		T15

		TN13

		RC5

		R171



		TG5

		-1,37

		5,98

		-1,42

		0,90

		-4,09



		Peiai 64S

		11,62*

		-2,74

		-1,27

		-4,98

		-2,63



		TG27

		5,65

		0,72

		-3,25

		-8,67

		5,54



		TG10

		-15,90*

		-3,96

		5,94

		12,74*

		1,18





                      LSD05 = 10,66

Giá trị ước lượng khả năng kết hợp riêng về tính trạng số hạt/bông của các tổ hợp lai (Bảng 6) đã cho thấy tổ hợp Pei ải 64S/R931 (11,62) và tổ hợp TG10/RC5 (12,74) có giá trị cao nhất ở độ tin cậy 95%, còn tổ hợp TG10/R931 có giá trị  thấp nhất (-15,90).


Kết quả ước lượng này cũng thấy phù hợp với kết quả năng suất các tổ hợp lai là tổ hợp Peiai64S/R931 và TG10/RC5 có năng suất cao nhất trong các tổ hợp lai (Bảng 2).


Trong 20 THL có 12  tổ hợp có giá trị ưu


thế lai chuẩn về năng suất dương mức từ 3,62% đến 31,16% (Bảng 7). Hai THL có giá trị ưu thế lai thực về năng suất dương cao nhất là Pei ải 64S/R931 (31,16%) và TG10/R391 (28,12%). Cả hai THL này đều có Hmp và Hb và Hs đối với tính trạng số hạt/bông và khối lượng 1000 hạt và năng suất ở mức cao. Những dòng bố mẹ có khả năng kết hợp cao cũng cho giá trị ưu thế lai chuẩn cao, điều này phù hợp với nghiên cứu của Kotb Abd EL-Hamid và cs. (2001).

Bảng 7. Giá trị ưu thế lai về năng suất và yếu tố tạo thành năng suất
của các THL vụ xuân 2007 


		TT

		Tổ hợp lai

		Giá trị ưu thế lai ( %)



		

		

		Số hạt/bông

		Khối lượng 1000 hạt

		Năng suất



		

		

		Hmp

		Hbp

		Hs

		Hmp

		Hbp

		Hs

		Hmp

		Hbp

		Hs



		1

		TG10/R931

		13,08

		7,68

		7,79

		12,92

		11,14

		1,29

		115,41

		47,44

		28,12



		2

		TG10/T15

		4,77

		-6,11

		7,30

		19,23

		16,36

		11,41

		77,19

		16,17

		19,65



		3

		TG10/TN13

		3,91

		-6,69

		6,15

		11,99

		7,62

		-1,92

		89,81

		26,78

		21,03



		4

		TG10/RC5

		24,79

		18,52

		7,31

		13,68

		-0,61

		20,99

		104,79

		38,43

		26,12



		5

		TG10/R171

		-7,49

		-15,02

		-8,11

		18,57

		17,37

		9,16

		116,35

		54,33

		15,97



		6

		Pei ải 64S/R931

		26,72

		13,02

		13,13

		21,94

		13,20

		-0,09

		124,64

		50,94

		31,16



		7

		Pei ải 64S/T15

		-0,84

		-16,38

		-4,44

		7,65

		-3,67

		-7,78

		48,28

		-4,35

		-1,48



		8

		Pei ải 64S/RC5

		5,52

		-10,86

		1,42

		23,28

		17,11

		-1,60

		65,33

		8,54

		3,62



		9

		Pei ải 64S/TN13

		22,34

		20,10

		-2,19

		-24,62

		-38,90

		-25,62

		39,64

		-7,28

		-15,52



		10

		Pei ải 64SR171

		-5,47

		-18,44

		-11,81

		14,96

		4,21

		-3,08

		71,07

		19,55

		-10,17



		11

		TG27/R931

		14,27

		0,30

		0,40

		0,86

		0,40

		-11,39

		67,64

		34,67

		17,03



		12

		TG27/T15

		-4,92

		-21,00

		-9,72

		4,15

		-0,36

		-4,60

		37,93

		4,26

		7,39



		13

		TG27/TN13

		-3,01

		-19,27

		-8,16

		10,10

		7,94

		-5,60

		29,54

		0,54

		-4,02



		14

		TG27/RC5

		10,63

		6,68

		-13,12

		-12,15

		-24,52

		-8,11

		29,48

		2,20

		-6,88



		15

		TG27/R171

		-5,71

		-19,88

		-13,37

		6,86

		3,67

		-3,58

		36,96

		16,53

		-12,44



		16

		TG5/R931

		-5,96

		-24,11

		-13,27

		-5,92

		-7,48

		-15,54

		32,08

		1,08

		-12,16



		17

		TG5/T15

		-9,45

		-20,95

		-10,06

		2,80

		0,42

		-3,86

		32,93

		-3,78

		-0,90



		18

		TG5/RC5

		3,41

		21,43

		2,45

		23,69

		18,77

		8,43

		59,60

		18,35

		12,98



		19

		TG5/TN13

		29,23

		-0,92

		7,14

		0,52

		-12,05

		7,07

		63,82

		23,36

		12,40



		20

		TG5/R171

		-10,10

		-19,72

		-13,47

		12,97

		11,93

		4,10

		57,05

		26,71

		-4,79



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4. Kết luận và đề nghị

Thời gian sinh trưởng từ gieo đến trỗ ở vụ xuân các dòng mẹ TGMS (84 - 89 ngày) ngắn hơn các dòng bố (105 - 112 ngày) từ 20 - 27 ngày. Thời gian sinh trưởng các THL vụ mùa dài hơn các dòng mẹ nhưng ngắn hơn các dòng bố từ 5 - 7 ngày. Mức độ biểu hiện sâu bệnh hại trên dòng bất dục đực ngoài đồng ruộng biểu hiện mức độ thấp.


Nghiên cứu mối tương quan giữa năng suất với tính trạng số hạt/bông, tỷ lệ chắc, dài bông, số gié cấp 1, số gié cấp 2, cao cây và số bông/cây của các tổ hợp lai hai dòng thì năng suất tổ hợp lai có tương quan chặt chỉ tiêu số hạt/bông (r=0,83), tương quan trung bình chỉ tiêu số gié cấp 1 (r=0,51) và gié cấp 2 (r=0,53) ở độ tin cậy 95%.


Dòng mẹ TG10 có khả năng kết hợp chung


cao ở các tính trạng số hạt/bông, khối lượng 1000 hạt và năng suất so với các dòng mẹ Pei ải 64S, TG5 và TG27, cao nhất chỉ tiêu số hạt/bông có giá trị khả năng kết hợp chung là 0,62. Trong các dòng bố thì dòng R391 khả năng kết hợp chung tính trạng số hạt/bông cao nhất (5,99) ở độ tin cậy 95%. Có hai tổ hợp lai có khả năng kết hợp riêng tính trạng số hạt/bông cao nhất ở độ tin cậy 95 đó là Pei ải 64S/R931 (11,62) và TG10/RC5 (12,74).


Đánh giá ưu thế lai trung bình, ưu thế lai thực và ưu thế lai chuẩn cho thấy có hai THL có giá trị ưu thế lai thực về năng suất cao nhất là Pei ải 64S/R931 (31,16%) và TG10/R391 (28,12%). Những THL có giá trị ưu thế lai dương cao với cả Hm, Hb và Hs về số hạt/bông, khối lượng 1000 hạt cũng cho giá trị ưu thế lai cao về năng suất.
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